PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU 
TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠO KHÊ B
*****************

\
Kế hoạch giảng dạy bộ môn

Năm học 2012 - 2013
Họ và tên giáo viên: Ngô Thị Thanh Nga Tổ: 1
Giảng dạy môn: Mĩ thuật. Lớp (Khối): 1, 2, 3, 4, 5
Đông Triều tháng 9/2012
Một số thông tin cá nhân:
1- Họ và tên: Ngô Thị Thanh Nga
2- Chuyên ngành đào tạo: Sp Mĩ thuật
3- Trình độ đào tạo: Cao đẳng
4- Năm vào ngành 2006
5- Đạt danh hiệu GVDG 
  - Cấp trường: 3  năm ; cấp cơ sở : 3  năm 
6 -  Kết quả thi đua năm học trước: 
+ Giáo viên dạy giỏi cấp : cơ sở
+ Xếp loại theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học: Giỏi
7 - Nhiệm vụ được phân công trong năm học 


a- Dạy học: môn: Mĩ thuật         Lớp 1A, 1B, 1C, 4A, 4B, 4C, 4D, 5A, 5C, 5B,
b- Kiêm nhiệm: thư ký hội đồng
Phần thứ nhất

những căn cứ để xây dựng kế hoạch
1. Các văn bản chỉ đạo:
          Căn cứ công văn số 456/PGD & ĐT ngày 17 tháng 7 năm 2012  của  Phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Triều “V/v Hướng dẫn thực hiện kế hoạch thời gian năm học  2012 – 2013”;
         Căn cứ  công văn số 545/PGD & ĐT – CMTH  ngày 29 tháng 8 năm 2012 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Triều “V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012 – 2013 đối với giáo dục tiểu học”;
        Căn cứ công văn số 464/PGD & ĐT ngày 31 tháng 8 năm 2012  của  Phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Triều “V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học  2012 – 2013”;

        Căn cứ vào chủ đề năm học 2012 - 2013: " Nâng cao chất lượng giáo dục và đổi mới công tác quản lý”. Năm học tiếp tục thực hiện 3 cuộc vận động và một phong trào .“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo”, Cuộc vận động hai không với bốn nhiệm vụ “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, Phong trào “ Trường học thân thiện, học sinh tích cực” ; hướng dẫn thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành;
        Căn cứ vào kế hoạch năm học  2012 – 2013 của Trường Tiểu học Mạo Khê B;
        Căn cứ vào kết quả xếp loại 2 mặt giáo dục của lớp và học lực môn Mĩ thuật năm học trước; 
2- Đặc điểm tình hình:
2.1. Thuận lợi

- Giáo viên:
- Cơ sở vật chất của nhà trường tương đối đầy đủ, đáp ứng được yêu cầu giảng dạy  

- Đội ngũ giáo viên đoàn kết nhiệt tình trong công tác
.- Năng lực chuyên môn nhiều thầy cô giáo dạy khá và giỏi.

- Tư tưởng giáo viên an tâm công tác, được sự quan tâm của các cấp chính quyền và phụ huynh học sinh.- Được sự chỉ đạo quan tâm thiết thực của BGH và tổ chuyên m«n,coi trọng bồi dưỡng giáo viªn,kh«ng ngừng cải tiến nâng cao chất lượng học sinh,chÊt lượng sinh hoạt chuyên m«n,khuyÕn khích năng lực tự häc,tù rèn luyện nâng cao kiến thức chuyên m«n,chuyªn môn nghiệp vụ sư phạm đem đến chuyển biến về chất lượng đội ngũ nhà giáo .
- Học sinh:
- Về ý thức học tập của học sinh tương đối tốt,các em tự giác học tập,luôn chuẩn bị tốt đồ dùng học tập ,sách vở ,màu ,bút chì ,tẩy...theo tinh thần chung của giờ dạy đổi mới.- Ngoài sự ý thức học tập của học sinh về bộ môn mỹ thuật rất thuận lợi,ngoài ra cũng phải kể đến một số em có năng khiếu vẽ,rất thuận lợi để đào tạo đội tuyển vẽ của trường ,lớp.Ngoài sự quan tâm của BGH và tổ chuyên môn thì không thể kể đến sự phát huy trí lực của học sinh.-Về cơ sở vật chất và đồ dùng dạy học đã đáp ứng được đầy đủ yêu cầu học tập của học sinh,đã có phòng nghệ thuật riêng để đào tạo một số lớp,đội tuyển vẽ cho lớp, cho trường.
2.1. Khó khăn

- Giáo viên:
      Trang thiết bị tranh ảnh một số phần còn thiếu, dạy học khối 2, 3 theo mô hình trường học mới còn nhiều bỡ ngỡ, sách theo mô hình trường học mới chưa có.
- Học sinh:

  - Một số ít học sinh lớp một buổi hay quên đồ dùng sách vở, bố mẹ không mấy quan tâm. 
 -Về khả năng tiếp nhận và tiếp thu kiến thức của học sinh không được đồng đều đã làm ảnh hưởng đến sự phát huy trí lực của học sinh.Nguyên nhân là do các em nhút nhát,lười suy nghĩ chưa có hứng thú học tập,chưa có ý thức tự lực sáng tạo còn muốn sao chép dập khuôn.
-Nhiều em còn mải chơi chưa có ý thức học tập cao.
-  Các em chưa quen với cách học theo mô hình trường học mới.
PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH DẠY HỌC PHÂN MÔN MĨ THUẬT
I. MỤC TIÊU CHUNG CỦA MÔN HỌC

*Mục tiêu chung:
- Môn Mĩ thuật trong trường tiểu học không nhằm đào tạo họa sĩ sáng tác hay nhưng người chuyên làm về mĩ thuật, mà nhằm giáo dục thẩm mĩ cho các em là chủ yếu.

- Môn Mĩ thuật trong trường tiểu học giúp học sinh tiếp xúc, làm quen với cái đẹp và thưởng thức cái đẹp thông qua ngôn ngữ tạo hình. Biết vận dụng cái đẹp vào cuộc sống, sinh hoạt, học tập hàng ngày.

- Thông qua các phân môn: Vẽ theo mẫu; Vẽ trang trí; Vẽ tranh đề tài; Thường thức mĩ thuật; Tập nặn tạo dáng tự do qua đó rèn cho các em làm việc một cách khao học, độc lập, sáng tạo.
*Mục tiêu của từng khối lớp:
khối 1: 
· Cung cấp cho học sinh những kiến thức ban đầu về mĩ thuật và hình thành kỹ năng cần thiết để học sinh hoàn thành đ​ược các bài tập theo ch​ương trình.
· Giáo dục thẩm mĩ cho học sinh, giúp các em cảm nhậnvà vận dụng những kiến thức về mĩ thuật vào học tập, sinh hoạt hằng ngày.
· Phân môn mĩ thuật là môn học chính thức trong ch​ương trình giáo dục tiểu học. Môn học này tạo điều kiện cho học sinh tiếp xúc, làm quen với cái đẹp của thiên nhiên và các tác phẩm mĩ thuật, đồng thời giúp học sinh tập tạo ra cái đẹp và áp dụng vào cuộc sống, góp Cung cấp thêm cho học sinh những kiến thức ban đầu về mĩ thuật, hình thành và cung cố kỹ năng cần thiết để học sinh hoàn thành các bài tập theo ch​ơng trình.
Khối 2:

· Giáo dục thẩm mĩ cho học sinh, giúp các em cảm nhận cái đẹp và vận dụng đ​ợc kiến thức về mĩ thuật vào học tập, sinh hoạt hằng ngày.

·  phần xây dựng môi tr​ường thẩm mĩ cho xã hội.
Khối 3:
· Củng cố nâng cao những kiến thức ban đầu về mĩ thuật và kĩ năng thực hành: vẽ hình, vẽ màu, sắp xếp bố cục cho học sinh.
· Giáo dục thẩm mĩ cho học sinh, tạo điều kiện cho các em cảm nhận cái đẹp và vận dụng kiến thức mĩ thuật vào học tập, sinh hoạt hằng ngày.
Khối 4:
·  Củng cố nâng cao hơn về kiến thức ban và kĩ năng thực hành: vẽ hình, vẽ màu, sắp xếp bố cục cho học sinh.

· Giáo dục thẩm mĩ cho học sinh, giúp học sinh tạo cảm nhận cái đẹp và vận dụng được hiểu biết về cái đẹp vào học tập, sinh hoạt hằng ngày.
Khối 5:

· Củng cố nâng cao hơn về lý thuyết và kĩ năng thực hành: vẽ hình, vẽ màu, sắp xếp bố cục để học sinh tiếp cận dần với môn Mĩ thuật ở THCS.
· Giáo dục thẩm mĩ, tạo điều kiện cho học sinh cảm nhận cái đẹp và vận dụng được hiểu biết về cái đẹp vào học tập, sinh hoạt hằng ngày.
· Phát triển khả năng quan sát và tư duy hình tượng.
II. SỐ LIỆU

1. KẾT QUẢ HỌC LỰC MÔN NĂM HỌC TRƯỚC

	KHỐI
	tshs
	xếp loại

	
	
	Hoàn thành ( A+)
	Hoàn thành( A)
	Chưa hoàn thành ( B )

	
	
	sl
	%
	sl
	%
	sl
	%

	1
	115
	59
	51,3
	56
	48,7
	
	

	2
	94
	49
	52,1
	45
	47.9
	
	

	3
	112
	49
	43,8
	63
	56,2
	
	

	4
	91
	43
	47,3
	48
	52,7
	
	

	5
	94
	45
	47.9
	49
	52.7
	
	


2. Khảo sát chất lượng đầu năm

	KHỐI
	tshs
	xếp loại

	
	
	Hoàn thành ( A+)
	Hoàn thành( A)
	Chưa hoàn thành ( B )

	
	
	sl
	%
	sl
	%
	sl
	%

	1
	144
	40
	
	84
	
	20
	

	2
	117
	40
	
	61
	
	16
	

	3
	98
	35
	
	44
	
	19
	

	4
	107
	30
	
	67
	
	10
	

	5
	92
	36
	
	45
	
	11
	


3. chỉ tiêu năm học 2012- 2013
	KHỐI
	tshs
	xếp loại

	
	
	Hoàn thành ( A+)
	Hoàn thành( A)
	Chưa hoàn thành ( B )

	
	
	sl
	%
	sl
	%
	sl
	%

	1
	144
	50
	
	94
	
	
	

	2
	117
	50
	
	66
	
	
	

	3
	98
	44
	
	54
	
	
	

	4
	107
	45
	
	72
	
	
	

	5
	92
	46
	
	56
	
	
	


* Kế hoạch bồi dưỡng học sinh năng khiếu

1. Kế hoạch bồi dưỡng.

-Nội dung: + Bồi dưỡng kỹ năng vẽ.

+ Giáo dục thẩm mỹ.

+ Nâng cao chất lượng bài vẽ tranh.

- Phát triển năng khiếu hội họa: Vẽ tranh các thể loại và tham gia các cuộc vẽ tranh của trường tổ chức.
2. Biện pháp:

- Tham gia học tập ở các lớp bồi dưỡng năng khiếu vẽ cho học sinh.

- Tổ chức các cuộc thi vẽ với các chủ đề: “ An toàn giao thông” “ Chúng em với môi trường” “ Chúng em với chú bộ đội”.’Chúng em với thay cô”...”chúng em với phòng bênh chống bênh lao”
- Hình thức tổ chức thi trong lớp và thi giữa các khối lớp trong trường. Tổ chức chấm bài dự thi và trao giải thưởng khích lệ phong trào vẽ tranh.

- Tổ chức các buổi học thêm ngoài giờ nâng cao khả năng vẽ các thể loại vẽ tranh cho học sinh năng khiếu vào thứ 7 hàng ngày

 *. Kế hoạch bồi dưỡng học sinh yếu

1. Kế hoạch bồi dưỡng:

· Nội dung: + Hình thành cho học sinh thói quen và cách vẽ cơ bản nhất cho học sinh.

+ Giúp học sinh bước đầu hình thành óc quan sát và khả năng ghi nhớ hình ảnh

+ Phát huy tính tích cực độc lập suy nghĩ của học sinh, không gò ép, áp đặt, tạo tính tự tin cho học sinh khi vẽ tranh.

+ Giáo viên uốn nắn cho học sinh vẽ hình và cách tô màu, tôn trọng cách nghĩ, cách cảm thụ của học sinh.

2. Biện pháp:

· Bồi dưỡng cho học sinh những nhược điểm khi vẽ tranh các thể loại.

· Động viên các em tự tin khi vẽ tranh: Khơi gợi sự ham thích khi vÔ tranh và tạo nguồn vui cho các em khi học tập.
iii. kế hoạch cụ thể
Tổng số tiết: 175 ( HKI:    90            HKII:    85        )

Số tiết trong 1 tuần: 18
Kế hoạch dạy học phân môn mĩ thuật
 
Khối lớp 1
	Chương( phân môn)
	Mục tiêu( kiến thức, kỹ năng, thái độ )
	Tên bài
	PPDH
	Đồ dùng dạy học
	Số tiết
	Ghi chú

	 
1. Vẽ theo mẫu
	- Nhìn mẫu thật để vẽ- Học sinh mô phỏng lại theo cách nhìn, cách nghĩ của mình, không dùng thư​ớc và copa để vẽ nét thẳng và nét cong.
- Học sinh làm quen với nét và hình đơn giản, phân biệt kích thư​ớc: ngắn, dài, cao, thấp, to, nhỏ.

- Vẽ hình bằng nét , phỏng theo mẫu.

	- Bài 2 : Vẽ nét thẳng. Bài 5: Vẽ nét cong. Bài 4: Vẽ hình tam giác. Bài 7: Vẽ màu vào hình quả (trái cây). Bài 10: Vẽ quả ( quả dạng hình tròn). Bài 13: Vẽ cá. Bài 15: Vẽ cây. Bài 19: vẽ gà.
	- Vấn đáp, gợi mở, quan sát,  trực quan, luyện tập 
	- Mẫu vẽ, SGV. Vở tập vẽ.
	8tiết/ năm
	- Từng bài cụ thể ở báo giảng
- Bài 2 : Vẽ nét thẳng. Bài 5: Vẽ nét cong. Bài 10: Vẽ quả ( quả dạng hình tròn). Bài 15: Vẽ cây: học sinh chỉ cần tập vẽ

	 
2. Vẽ trang trí
	- H​ướng dẫn cho học sinh vẽ tiếp hình và màu vào những bài trang trí trong bài tập.Học sinh vẽ tự do và vẽ màu theo ý thích.
- Học sinh nhận biết và gọi tên một số màu quen thuộc.


	- Bài 3: Màu và vẽ màu vào hình đơn giản. Bài 8: Vẽ hình vuông và hình chữ nhật. Bài 11: Vẽ màu vào hình vẽ ở đường diềm. Bài 14: Vẽ màu vào các hoạ tiết ở hình vuông. Bài 18: Vẽ tiếp hình và vẽ màu vào hình vuông. Bài 21: Vẽ màu vào hình vẽ phong cảnh. Bài 25:  Vẽ màu vào hình tranh dân gian. Bài 28: Vẽ tiếp hình và vẽ màu vào hình vuông, đường diềm. Bài 32: Vẽ đường diềm trên váy áo.
	- Vấn đáp, gợi mở, quan sát, cổ truyền , trực quan, luyện tập 
	- Tranh hướng dẫn. SGV. Vở tập vẽ.
	9 tiết/ năm
	- Từng bài cụ thể ở báo giảng
- Bài 17: Vẽ tranh Ngôi nhà của em Bài 26: Vẽ chim và hoa.Bµi 29: Vẽ tranh Đàn gà.. Bài 33: Vẽ tranh Bé và hoa. Bài 34: Vẽ tự do: Mục tiêu học sinh chỉ cần tập vẽ

	 
3. Vẽ tranh
	- H​ướng dẫn cho học sinh vẽ tranh đề tài gần gũi, quen thuộc, theo cảm nhận riêng của mỗi em.
- Học sinh tập nhận xét về đề tài.

- Vẽ tranh đề tài quen thuộc vẽ màu tuỳ ý.

	- Bài 12: Vẽ tự do. Bài 17: Vẽ tranh Ngôi nhà của em. Bài 22: Vẽ vật nuôi trong nhà. Bài 24: Vẽ cây, vẽ nhà. Bài 26: Vẽ chim và hoa. Bài 29: Vẽ tranh Đàn gà. Bài 31: Vẽ cảnh thiên nhiên đơn giản. Bài 33: Vẽ tranh Bé và hoa. Bài 34: Vẽ tự do.

	- Vấn đáp, gợi mở, quan sát, cổ truyền , trực quan, luyện tập 
	- Tranh hướng dẫn. SGV. Vở tập vẽ.
	9 tiết/ năm
	- Từng bài cụ thể ở báo giảng


	 
4. Tập nặn tạo dáng tự do
	-H​ướng dẫn học sinh làm quen với hình khối đơn giản và nặn theo ý thích.
Tập nhận xét về hình khối

- Tập nặn các hình khối đơn giản.
	- 
- Bài 6: Vẽ hoặc nặn quả dạng tròn. Bài 16: Vẽ hoặc xé dán lọ hoa. Bài 20 : Vẽ hoặc nặn quả chuối. Bài 27: Vẽ hoặc nặn cái ôtô.
	- Vấn đáp, gợi mở, quan sát, cổ truyền , trực quan, luyện tập 
	- Đất nặn, giấy xé dán, tranh hướng dẫn
	4 tiết/ năm
	- Từng bài cụ thể ở báo giảng
- Bài 6: Vẽ hoặc nặn quả dạng tròn. Bài 27: Vẽ hoặc nặn cái «t«: Hịc sinh tập vẽ hoặc tập nặn

	 
5.Th​ường thức mĩ thuật
	- Giúp học sinh cảm nhận đ​ược vẻ đẹp của tranh thiếu nhi.
- Tập nhận xét theo gợi ý của giáo viên theo từng đề tài, hình ảnh và màu sắc của tranh.

- Xem tranh thiếu nhi
	- Tập nhận xét theo gợi ý của giáo viên theo từng đề tài, hình ảnh và màu sắc của tranh.

- Xem tranh thiếu nhi.
- Bài 1: Xem tranh thiếu nhi vu chơi. Bài 9: Xem tranh phong cảnh. Bài 23: Xem tranh các con vật. Bài 30 : Xem tranh thiếu nhi về đề tài sinh hoạt.
	- Vấn đáp, gợi mở, quan sát, cổ truyền , trực quan, luyện tập 
	- Máy tính
	4 tiết/ năm
	- Từng bài cụ thể ở báo giảng
Bài 1: Xem tranh thiếu nhi vu chơi. Bài 30 : Xem tranh thiếu nhi về đề tài sinh hoạt; HS Tập mô tả hình ảnh và màu sắc trên tranh.


Khối lớp 2
	Chương( phân môn
	Mục tiêu( kiến thức, kỹ năng, thái độ )
	Tên bài
	PPDH
	Đồ dùng dạy học
	Số tiết
	Ghi chú

	 
1. Vẽ theo mẫu
	- Vẽ mô phỏng lại mẫu thật theo cách nhìn, cách nghĩ, cách cảm thụ của học sinh, không dùng th​ước, copa để vẽ nét thẳng và nét cong.

- Mẫu vẽ là những hình, khối đơn giản hoặc các đồ vật, con vật, quen thuộc.
- Học sinh làm quen với nét và hình đơn giản, phân biệt kích th​ớc: ngắn, dài, cao, thấp, to, nhỏ.

- Vẽ hình bằng nét, phân biệt được đặc điểm hình dáng của mẫu.


	- Bài 3: Vẽ lá cây. Bài 9: vẽ cái mũ. Bài 12 : Vẽ cờ( tổ quốc hoặc lễ hội). Bài 15: Vẽ cái cốc( cái ly). Bài 20 : Vẽ cái túi xách(giỏ xách). Bài 24: vẽ con vật. Bài 27: Vẽ cặp sách học sinh. Bài 33: Vẽ cái bình đựng nước.
	- HS làm việc theo nhóm qua  Vấn đáp, gợi mở, quan sát của cô giáo,  trực quan, luyện tập 
	- Mẫu vẽ, SGV. Vở tập vẽ, bút chì, tẩy, màu
	8tiết/ năm
	- Từng bài cụ thể ở báo giảng
- Bài 9: vẽ cái mũ Bài 15: Vẽ cái cốc( cái ly). Bài 27: Vẽ cặp sách học sinh: HS tập vẽ



	 
2. Vẽ trang trí
	- Tập vẽ các hoạ tiết trang trí, biết sắp xếp hoạ tiết trang trí, làm quen với ba độ đậm nhạt chính: Đậm, đậm vừa, nhạt.

- Học sinh nhận bết và gọi tên một số màu quen thuộc.

- Trang trí được đường diềm, hình vuông đơn giản và vẽ màu theo ý thích có thể dùng thước compa vẽ nét thẳng, nét cong.


	- Bài1: Vẽ đậm, vẽ nhạt. Bài6: Màu sắc cách vẽ màu vào hình có sẵn. Bài 11: Vẽ tiếp hoạ tiết vào đường diềm và vẽ màu. Bài 14: Vẽ tiếp hoạ tiết vào hình vuông và vẽ màu. Bài 18: Vẽ màu vào hìh có sẵn vẽ gà. Bài 22: Trang trí đường diềm. Bài 25: Tập vẽ hoạ tiết dạng hình vuông, hình tròn. Bài 28: Vẽ thêm vào hình có sẵn (vẽ gà ) và vẽ màu. Bài 31: Trang trí hình vuông.

	- HS làm việc theo nhóm qua  Vấn đáp, gợi mở, quan sát của cô giáo,  trực quan, luyện tập 
	- Tranh hướng dẫn. SGV. Vở tập vẽ, bút chì, tẩy, màu
	9 tiết/ năm
	- Từng bài cụ thể ở báo giảng


	3. Vẽ tranh
	- Bước đầu biết nhận xét và chọn nội dung đề tài

- Vẽ tranh đề tài quen thuộc vẽ hình, vẽ màu theo ý thích
	.

- Bài 4: Đề tài Vườn cây đơn giản. Bài 7: đề tài Em đi học. Bài 10: Đề tài tranh Chân dung. Bài 13: Đề tài Vườn hoa họăc công viên.Bài 19: Đề tài Sân trường em giờ ra chơi. Bài 23: Đề tài về Mẹ hoặc cô giáo.Bài 26: Đề tài Con vật ( vật nuôi ) Bài 30: Đề tài Vệ sinh môi trường. Bài 34: Đề tài phong cảnh đơn giản. 
	- HS làm việc theo nhóm qua  Vấn đáp, gợi mở, quan sát của cô giáo,  trực quan, luyện tập  
	- Tranh hướng dẫn. SGV. Vở tập vẽ, bút chì, tẩy, màu
	9 tiết/ năm
	- Từng bài cụ thể ở báo giảng
Bài 4: Đề tài Vườn cây đơn giản Bài 13: Đề tài Vườn hoa hä¨c công viên . Bài 19: Đề tài Sân trường em giờ ra chơi. Bài 23: Đề tài về Mẹ hoặc cô gi¸o.Bµi 26: Đề tài Con vật ( vật nuôi ) Bài 30: Đề tài Vệ sinh môi trường. Bài 34: Đề tài phong cảnh đơn giản: HS tập vẽ

	 4. Tập nặn tạo dáng tự do
	.- Nhận xét được đặc điểm hình dáng, đặc điểm của đối tượng sẽ nặn.
- Tập nặn tạo dáng tự do theo yêu cầu của bài


	.

- Bài 5: Nặn hoặc vẽ , xé dán con vật. Bài 16: Nặn hoặc vẽ , xé dán con vật. Bài 21: Nặn hoặc vẽ hình dáng người đơn giản. Bài 29: Nặn hoặc vẽ , xé dán các con vật.
	- HS làm việc theo nhóm qua  Vấn đáp, gợi mở, quan sát của cô giáo,  trực quan, luyện tập  p 
	- Đất nặn, giấy xé dán, SGV. Vở tập vẽ, bút chì, tẩy, màu
	4 tiết/ năm
	- Từng bài cụ thể ở báo giảng
- Tập nặn hoặc vẽ dáng người đơn giản Bài 21: Nặn hoặc vẽ hình dáng người đơn giản.  con vật.



	5.Th​ường thức mĩ thuật
	- Giúp học sinh cảm nhận được vẻ đẹp của tranh thiếu nhi.
- Nhận xét theo gợi ý của giáo viên theo từng đề tài, hình ảnh và màu sắc của tranh.

	-  Bài 2: Xem tranh thiếu nhi. Bài 8: Xem tranh Tiếng đàn bầu. Bài 17: Xem tranh dân gian Phú Quý, Gà Mái. Bài 34: Tiìm hiểu về tượng ( tượng tròn)
	- HS làm việc theo nhóm qua  Vấn đáp, gợi mở, quan sát của cô giáo,  trực quan, luyện tập  
	- Tranh hướng dẫn. SGV. Vở tập vẽ.
	4 tiết/ năm
	- Từng bài cụ thể ở báo giảng
- Làm quen tiếp xúc với tranh dân gian  Bài 17: Xem tranh dân gian Phú Quý, Gà Mái


 Khối lớp 3
	Chương ( phân môn)
	Mục tiêu( kiến thức, kỹ năng, thái độ )
	Tên bài
	PPDH


	Đồ dùng dạy học
	Số tiết
	Ghi chú

	 
1. Vẽ theo mẫu
	- Học sinh phân biệt được hình dáng, đặc điểm của mẫu.

- Vẽ được hình gần giống với mẫu thật theo cách nhìn, cách nghĩ, cách cảm thụ của học sinh, không dùng thước copa để vẽ nét thẳng, nét cong.
- Học sinh làm quen với nét và hình đơn giản, phân biệt kích th​ớc: ngắn, dài, cao, thấp, to, nhỏ.

- Mẫu vẽ là những hình, những khối đơn giản quen thuộc như lá cây, đồ vật, con vật…
	- Bài  3: Vẽ quả. Bài 7: Vẽ cái chai. Bài 11: Vẽ cành lá. Bài 14: Vẽ con vật quen thuộc. Bài 23: Vẽ cái bình đựng nước. Bài 18: Vẽ lọ hoa. Bài 27: Lọ hoa và quả. Bài 30: Cái ấm pha trà
	 - HS làm việc theo nhóm qua  Vấn đáp, gợi mở, quan sát của cô giáo,  trực quan, luyện tập  
	- Tranh hướng dẫn. SGV. Vở tập vẽ, bút chì, tẩy, màu.
	8tiết/ năm
	- Từng bài cụ thể ở báo giảng


	 2. Vẽ trang trí
	- Học sinh tập vẽ, tập sắp xếp hoạ tiết trang trí: làm quen với ba độ đậm nhạt chính: đậm, đậm vừa, nhạt và gam màu nóng, lạnh.

- Vẽ màu theo ý thích vào các hình có sẵn.
- Học sinh nhận bết và gọi tên một số màu quen thuộc.

- Tập trang trí đường diềm, hình vuông, hình chữ nhật và các vật thông dụng. 


	- Bài 2 : Vẽ tiếp hoạ tiết và vẽ màu vào đường diềm. Bài 6: Vẽ tiếp hoạ tiết và vẽ màu vào hình vuông. Bài 9: Vẽ màu vào hình có sẵn. Bài 13: Trang trí cái bát. Bài 16: Vẽ màu vào hình có sẵn. Bài: 19: Trang trí hình vuông.Bài 22: Vẽ màu vào dòng chữ nét đều. Bài 25: Vẽ tiếp hoạ tiết và vẽ màu vào hình chữ nhật. Bài 28: Vẽ màu vào hình có sẵn
	- HS làm việc theo nhóm qua  Vấn đáp, gợi mở, quan sát của cô giáo,  trực quan, luyện tập 
	- Tranh hướng dẫn. SGV. Vở tập vẽ, bút chì, tẩy, màu.
	9 tiết/ năm
	- Từng bài cụ thể ở báo giảng


	3. Vẽ tranh
	- Học sinh biết cách tìm và chọn nội dung đề tài.

- Vẽ được tranh về một số đề tài quen thuộc với các hình ảnh và màu sắc phù hợp.
- Vẽ được tranh về một số đề tài quen thuộc với các hình ảnh và màu sắc phù hợp.


	- Bài 5: Đề tài Trường em . Bài 8: Vẽ chân dung . Bài 12: Đề tài Ngày Nhà giáo Việt Nam. Bài 17 : Đề tài Cô ( Chú ) bộ đội  . Bài 20: Đề tài Ngày tết hoặc lễ hội. Bài 24: Đề tài tự do . Bài 29: Tĩnh vật ( Lọ và hoa ) . Bài 31: Đề tài Các con vật . Bài   34: Đề tài Mùa hè .

	- HS làm việc theo nhóm qua  Vấn đáp, gợi mở, quan sát của cô giáo,  trực quan, luyện tập 
	- Tranh hướng dẫn. SGV. Vở tập vẽ, bút chì, tẩy, màu
	9 tiết/ năm
	- Từng bài cụ thể ở báo giảng
- Tập vẽ tranh : Bài 8: Vẽ chân dung . Bài 12: Đề tài Ngày Nhà giáo Việt Nam. Bài 17 : Đề tài Cô ( Chú ) bộ đội  . Bài 20: Đề tài Ngày tết hoặc lễ hội. Bài 24: Đề tài tự do . Bài 29: Tĩnh vật ( Lọ và hoa ) . Bài 31: Đề tài Các con vật . Bài   34: Đề tài Mùa hè 


	 4. Tập nặn tạo dáng tự do
	.- Quan sát, nhân xét được đặc điểm hình dáng, đặc điểm của đối tượng sẽ nặn.

- Nặn được, một vài loại quả cây, các con vật quen thuộc và dáng người theo yêu cầu của bài.
- Tập nặn tạo dáng tự do theo yêu cầu của bài.


	- Bài 5 : Nặn quả. Bài 15 : Nặn hoặc vẽ , xé dán hình con vật. Bài 26 : Nặn hoặc vẽ , xé dán hình con vật . Bài 32 : Nặn hoặc vẽ hình dáng người đơn giản .
	- HS làm việc theo nhóm qua  Vấn đáp, gợi mở, quan sát của cô giáo,  trực quan, luyện tập 
	- Đất nặn, giấy xé dán, tranh hướng dẫn.
	4 tiết/ năm
	- Từng bài cụ thể ở báo giảng


	5.Th​ường thức mĩ thuật
	- Tập quan sát, nhận xét tranh, tượng về hình ảnh, hình khối, màu sắc, cách sắp xếp theo cảm nhận riêng và theo gợi ý của giáo viên.

- Học sinh xem tranh tượng của hoạ sĩ, tranh tượng dân gian và các bài tập nặn của thiếu nhi.

	-- Bài 1: Xem tranh thiếu nhi. ( Đề tài môi trường )Bài 10: Xem tranh Tĩnh vật.  Bài 21: Tìm hểu về tượng. Bài 33: Xem tranh thiếu nhi thế giới.
	- - HS làm việc theo nhóm qua  Vấn đáp, gợi mở, quan sát của cô giáo,  trực quan, luyện tập 
	- Tranh hướng dẫn. SGV. Vở tập vẽ.
	4 tiết/ năm
	- Từng bài cụ thể ở báo giảng
- Tập mô tả các hình ảnh, các hoạt động và àu sắc trên tranh. Bài 1: Xem tranh thiếu nhi. ( Đề tài môi trường )Bài 10: Xem tranh Tĩnh vật


Khối lớp 4
	Chủ đề
	Mục tiêu( kiến thức, kỹ năng, thái độ )
	Tên bài
	PPDH


	Đồ dùng dạy học
	Số tiết
	Ghi chú

	 
1. Vẽ theo mẫu
	- Học sinh phân biệt được hình dáng, đặc điểm của mẫu.

- Vẽ được hình gần giống với mẫu, bước đầu vẽ đậm, vẽ nhạt hoặc vẽ màu theo ý thích.

- Bước đầu cảm nhận được vẻ đẹp về bố cục và hình vẽ.

- Vẽ hoa, lá. Vẽ quả dạng hình cầu. Đồ vật có dạng hình trụ. Mẫu có hai đồ vật. Tĩnh vật lọ và quả. Vẽ cái ca và quả. Vẽ cây. Mẫu có dạng hình trụ và hình cầu.

	- Bài 2: Vẽ hoa, lá.

Bài 6: Vẽ quả dạng hình cầu. Bài 10: Đồ vật dạng hình trụ. Bài 14: mẫu vẽ có hai đồ vật. Bài 18: Tĩnh vật lọ và quả. Bài 22: Vẽ cái ca và quả.Bài 27: Vẽ lá cây. Bài 31: Mẫu vẽ có dạng hình trụ và hình cầu.

	- Vấn đáp, gợi mở, quan sát, cổ truyền , trực quan, luyện tập 
	- Tranh hướng dẫn. SGV. Vở tập vẽ, bút chì, tẩy, màu
	8tiết/ năm
	- Từng bài cụ thể ở báo giảng


	 
2. Vẽ trang trí
	- Hiểu biết thêm về máu sắc và sử dụng được màu sắc vào các bài thực hành vẽ trang trí.

- Nhận ra vẻ đẹp của hoạ tiết và vẽ được hoạ tiết trang trí.
- Làm được các bài trang trí cơ bản, ứng dụng theo cảm nhận riên- Màu sắc và cách pha màu. Chép hoạ tiết trang trí dân tộc. Vẽ đơn giản hoa, lá. Trang trí đường diềm. Trang trí hình vuông. Trang trí hình tròn. Tìm hiểu về kiểu chữ nét đều. Trang trí lọ hoa.Tạo dáng và trang trí chậu cảnh.

	- .Bài 1: Màu sắc và cánh pha màu. Bài 4:  Chép hoạ tiết trang trí  dân tộc. Bài 9: Vẽ đơn giản hoa, lá. Bài 13: Trang trí đường diềm. Bài 17: Trang trí hình vuông. Bài 21: Trang trí hình tròn. Bài 24: Tìm hiểu về kiểu chữ nét đều. Bài 28: Trang trí lọ hoa. Bài 32: Tạo dáng và trang trí chậu cảnh.

	- Vấn đáp, gợi mở, quan sát, cổ truyền , trực quan, luyện tập 
	- Tranh hướng dẫn. SGV. Vở tập vẽ. bút chì, tẩy, màu
	9 tiết/ năm
	- Từng bài cụ thể ở báo giảng


	3. Vẽ tranh
	- Học sinh biết cách tìm và chọn nội dung đề tài.

- Vẽ được tranh về một số đề tài quen thuộc với các hình ảnh và màu sắc phù hợp.
- Đề tái các con vật quen thuộc. Đề tài phong cảnh quê hương. Đề tài sinh hoạt. Vẽ chân dung. đề tài ngày hội quê em. Đề tài trường em. Đề tài an toàn giao thông. đề tài vui chơi trong hè. Đề tài tự do.


	- Bài 3: Đề tài Các con vật quen thuộc. Bài 7: Đề tài Phong cảnh quê hương. Bài 12: Đề tài sinh hoạt. Bài 15: Vẽ chân dung. Bài 20: Đề tài Ngày hội quê em. Bài 25: Đề tài trường em. Bài 29: Đề tài An toàn giao thông. Bài 33: Đề tài Vui chơi trong mùa hè. Bài 34: Đề tài tự do.

	- Vấn đáp, gợi mở, quan sát, cổ truyền , trực quan, luyện tập 
	- Tranh hướng dẫn. SGV. Vở tập vẽ. bút chì, tẩy, màu
	9 tiết/ năm
	- Từng bài cụ thể ở báo giảng
- Tập vẽ tranh : Bài 7: Đề tài Phong cảnh quê hương. Bài 12: Đề tài sinh hoạt. Bài 15: Vẽ chân dung. Bài 20: Đề tài Ngày hội quê em. Bài 25: Đề tài trường em. Bài 29: Đề tài An toàn giao thông. Bài 33: Đề tài Vui chơi trong mùa hè. Bài 34: Đề tài tự do



	 4. Tập nặn tạo dáng tự do
	.- Nhận biết được đặc điểm và cấu tạo của đối tượng.

- Biết nặn và tạo dáng theo ý thích bằng đất sét, đất nặn công nghiệp hoặc các loại vỏ hộp. 
- Nặn con vật quen thuộc. Tạo dáng con vật bằng ôtô hoặc vỏ hộp. Tập nặn tạo dáng người. Đề tài tự chọn

	.
-Bài 8  : Nặn con vật quen thuộc. Bài 16 :Tạo dáng con vật hoặc ôtô bằng vỏ hộp. Bài 23 : Tập nặn dáng người . Bài 30 : Đề tài tự chọn.
	- Vấn đáp, gợi mở, quan sát, cổ truyền , trực quan, luyện tập 
	- Đất nặn, giấy xé dán, tranh hướng dẫn.
	4 tiết/ năm
	- Từng bài cụ thể ở báo giảng
- -Tập tạo dáng: Bài 16 :Tạo dáng con vật hoặc ôtô bằng vỏ hộp. . Bài 23 : Tập nặn dáng người

	5.Th​ường thức mĩ thuật
	- Tìm hiểu nội dung tranh thông qua bố cục, hình vẽ và màu sắc

- Biết sơ lược về một số chất liệu để vẽ tranh.

- Xem tranh phong cảnh. Xem tranh của hoạ sĩ. Xem tranh dân gian Việt Nam. Xem tranh của thiếu nhi
	.
- Bài 5: Xem tranh phong cảnh. Bài 11: xem tranh của hoạ sĩ. Bài 19: Xem tranh dân gian Việt Nam. Bài 26: Xem tranh của thiếu nhi.

	- Vấn đáp, gợi mở, quan sát, cổ truyền , trực quan, luyện tập 
	- Tranh hướng dẫn. SGV. Vở tập vẽ.
	4 tiết/ năm
	- Từng bài cụ thể ở báo giảng
- Tập mô tả hình ảnh, màu sắc trên tranh; Bài 5: Xem tranh phong cảnh


Khối lớp 5
	Chương
( phân môn)
	Mục tiêu( kiến thức, kỹ năng, thái độ )
	Tên bài
	PPDH


	Đồ dùng dạy học
	Số tiết
	Ghi chú

	 
1. Vẽ theo mẫu
	- Học sinh phân biệt được hình dáng, đặc điểm của mẫu.

- Vẽ được hình gần giống với mẫu, bước đầu vẽ đậm, vẽ nhạt đơn giản hoặc vẽ màu theo ý thích.

- Cảm nhận được vẻ đẹp bố cục, hình vẽ và đậm nhạt ở mẫu vẽ, bài vẽ.

- Mẫu vẽ là hai hoặc ba vật mẫu quen thuộc.

- Mẫu vẽ là khối hộp và khối cầu. Mẫu vẽ có dạng hình trụ và hình cầu. Mẫu vẽ có hai vật mẫu. Mẫu vẽ có hai hoặc ba vật mẫu. Vẽ tĩnh vật màu.


	- Bài 4: Khối hộp và khối cầu. Bài 8: Mộu vẽ có dạng hình trụ và hình cầu. Bài 12, 16: Mẫu vẽ có hai vật mẫu. Bài 20, 24 : Mẫu vẽ có hai hoặc ba vật mẫu. Bài 28: Mẫu vẽ có hai hoặc ba vật mẫu ( vẽ màu ). Bài 32: Vẽ tĩnh vật, vẽ màu. 
	- Vấn đáp, gợi mở, quan sát,  trực quan, luyện tập 
	- Mẫu vẽ, SGV. Vở tập vẽ. Máy tính, bút chì, tẩy, màu,
	8tiết/ năm
	- Từng bài cụ thể ở báo giảng
- Tập vẽ:  Bài 16: Mẫu vẽ có hai vật. Bài 20, 24 : Mẫu vẽ có hai hoặc ba vật mẫu.  Bài 28: Mẫu vẽ có hai hoặc ba vật mẫu ( vẽ màu ). Bài 32: Vẽ tĩnh vật, vẽ màu

	 
2. Vẽ trang trí
	- Hiểu biết thêm về màu sắc và sử dụng được màu sắc vào các bài thực hành vẽ trang trí.

- Vẽ được hoạ tiết trang trí đối xứng ở bài trang trí, làm được các bài trang trí cơ bản, ứng dụng theo cảm nhận riêng.

- Bước đầu cảm nhận được vẻ đẹp của trang trí cơ bản và trang trí ứng dụng.

- Trang trí cơ bản: màu sắc trong trang trí, vẽ hoạ tiết đối xứng qua trục, trang trí đối xứng qua trục, trang trí hình chữ nhật.

- Trang trí ứng dụng: Trang trí đường diềm ở đồ vật


	: Bài 2: Màu sắc trong trang trí.... Bài 18: Trang trí hình chữ nhật. 
Bài 6: Vẽ hạo tiết trang trí đối xứng qua trục. Bài 10: Trang trí đối xứng qua trục. Bài 14: Trang trí đường diềm ở đồ vật. Bài 22: Tìm hiểu về kiểu chữ in hoa nét thanh nét đậm. Bài 26: Tập kẻ kiểu chữ in hoa nét thanh nét đậm. Bài 30: Trang trí đầu báo tường. Bài 33: Trang cổng trại hoặc lều trại thiếu nhi.
	- Vấn đáp, gợi mở, quan sát, cổ truyền , trực quan, luyện tập 
	- Tranh hướng dẫn. SGV. Vở tập vẽ. bút chì, tẩy, màu
	9 tiết/ năm
	- Từng bài cụ thể ở báo giảng
- Tập vẽ trang trí , tập kẻ chữ: Bài 6: Vẽ hạo tiết trang trí đối xứng qua trục. Bài 10: Trang trí đối xứng qua trục. Bài 14: Trang trí đường diềm ở đồ vật. Bài 22: Tìm hiểu về kiểu chữ in hoa nét thanh nét đậm. Bài 26: Tập kẻ kiểu chữ in hoa nét thanh nét đậm. Bài 30: Trang trí đầu báo tường. Bài 33: Trang cổng trại hoặc lều trại thiếu nhi

	3. Vẽ tranh
	- Biết tìm, chọn nội dung đề tài và các hình ảnh chính, phụ.

- Hiểu được cách vẽ và vẽ được tranh có nội dung theo đề tài hoặc theo ý thích.

- Vẽ màu hài hoà, có đậm, có nhạt theo cảm nhận riêng.


	- Tập vẽ tranh: Bài 3 : Đề tài trường em. Bài 7 :  Đề tài An toàn giao thông. Bài 11: Đề tài Ngày Nhà giáo Việt Nam. Bài 15: Đề tài Quân đội. Bài 19: Đề tài Ngày Tết, lễ hội mùa xuân. Bài 23  : Đề tài tự chọn. Bài 27: Đề tài Môi trường. Đề tài ước mơ của em.( giảm tải )
	- Vấn đáp, gợi mở, quan sát, cổ truyền , trực quan, luyện tập 
	- Tranh hướng dẫn. SGV. Vở tập vẽ. bút chì, tẩy, màu
	9 tiết/ năm
	- Từng bài cụ thể ở báo giảng
- Tập vẽ tranh: Bài 3 : Đề tài trường em. Bài 7 :  Đề tài An toàn giao thông. Bài 11: Đề tài Ngày Nhà giáo Việt Nam. Bài 15: Đề tài Quân đội. Bài 19: Đề tài Ngày Tết, lễ hội mùa xuân. Bài 23  : Đề tài tự chọn. Bài 27: Đề tài Môi trường. Đề tài ước mơ của em

	 4. Tập nặn tạo dáng tự do
	.- Nhận biết được đặc điểm và cấu tạo của đối tượng.

- Biết nặn và tạo dáng theo ý thích bằng đất sét, đất màu.

- Sắp xếp hình nặn theo đề tài. 


	 Bài 5: Nặn con vật quen thuộc. Bài 21: Đề tài tự chọn. Bài 13: Nặn dáng người Bài 29: Đề tài ngày hội ( giảm tải)
	Vấn đáp, gợi mở, quan sát, cổ truyền , trực quan, luyện tập 
	- Đất nặn, giấy xé dán, tranh hướng dẫn
	4 tiết/ năm
	- Từng bài cụ thể ở báo giảng
- Tập nặn dáng người hoặc dáng con vật đơn giản: Bài 13: Nặn dáng người Bài 29: Đề tài ngày hội

	5.Th​ường thức mĩ thuật
	- Tìm hiểu nội dung tranh thông qua bố cục, hình vẽ và màu sắc

- Biết sơ lược về một số chất liệu để vẽ tranh của các hoạ sĩ và một số chất liệu được sử dụng trong điêu khắc cổ.

- Cảm nhận được vẻ đẹp ở tranh vẽ của hoạ sĩ và ở điêu khắc cổ Việt Nam.

- Yêu thích, quý trọng các tác phẩm nghệ thuật của dân tộc.
	Bài 9: Giới thiệu sơ lược về điêu khắc cổ Việt Nam. Bài 17: Xem tranh du kích tập bắn. Bài 25: Xem tranh Bác Hồ đi công tác. Bài 1: Xem tranh Thiếu nữ bên hoa huệ. Bài 25: Xem tranh Bác Hồ đi công tác

	- Vấn đáp, gợi mở, quan sát, cổ truyền , trực quan, luyện tập 
	- Tranh hướng dẫn. SGV. Vở tập vẽ.
	4 tiết/ năm
	- Kế hoạch từng tuần ở sổ báo giảng
- Tập mô tả, nhận xét khi xem tranh: Bài 1: Xem tranh Thiếu nữ bên hoa huệ. Bài 25: Xem tranh Bác Hồ đi công tác









                     

            NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
                                                                                              Ngô Thị Thanh Nga

	ký DUYỆT CỦA tổ chuyên môn
	KÝ DUYỆT CỦA BGH


PAGE  
1

